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KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP  
TẠI PHÒNG KHÁM TƯ VẤN, KIỂM SOÁT TĂNG HUYẾT ÁP VÀ BỆNH Lý TIM MẠCH  

DO TĂNG HUYẾT ÁP - BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG 
 

Đặng Thị Thu Trang, Trần Thị Thanh Huyền 
Trường Đại học Dược Hà Nội 

Hoàng Thái Hòa - Bệnh viện đa khoa Đức Giang 
 

Tóm tắt 
Sử dụng đúng và đầy đủ thuốc điều trị sẽ giảm 

được nhiều biến chứng nặng nề thậm chí là tử vong đối 
với bệnh tăng huyết áp. áp dụng nghiên cứu mô tả cắt 
ngang trên 260 bệnh nhân được chẩn đoán THA theo 
JNC VI điều trị ngoại trú tại tại phòng khám tư vấn, 
kiểm soát THA và bệnh lý tim mạch do THA – Bệnh 
viện đa khoa Đức Giang từ tháng 1/2012 đến tháng 
5/2012 kết quả cho thấy: 59,22% bệnh nhân trong giai 
đoạn THA độ 2 trở lên, 89,23% bệnh nhân nguy cơ 
nhóm B và C. Các nhóm thuốc điều trị chủ yếu được 
sử dụng là ức chế hệ RAA 97,31%, chẹn kênh calci 
80,77%. 91,92%, bệnh nhân được điều trị theo phác đồ 
đa trị liệu trong đó kiểu phối hợp ức chế hệ RAA và 
chẹn kênh calci là phổ biến chiếm 51,54%. Tỷ lệ sai 
sót trong phối hợp thuốc điều trị THA là 9,24%. Tỷ lệ 
đạt huyết áp mục tiêu trong nghiên cứu là 78,46%, 
trong đó tỷ lệ đạt huyết áp mục tiêu ở nhóm nguy cơ B 
và C thấp hơn nhóm nguy cơ A. 

Từ khóa: tăng huyết áp, huyết áp mục tiêu, thuốc 
tăng huyết áp. 

summary 
Use proper and adequate of drug in hypertension 

treatment will greaty reduce more serious 
complications and even death for patient with its. The 
cross-sectional study was applied with the participation 
of 260 patients who met the hypertension criteria 
required by JNC VI and enrolled from January to May, 
2012 in hypertension outpatient clinic of Duc Giang 
hospital. The results showed that 59.22% patients 
were in the group of hypertension level 2 and 3, 
89.23% patients were in B and C risk group. Renin - 
angiotensin - aldosterone system inhibition and 
calcium channel inhibitors drug had been used for 
97.3% and 80, 77% of patient, respectively. 91.92%, 
patients were treated following the multi-therapy 
regimen in which 51.54% patient had been used both 
of the Renin-angiotensin-aldosterone system inhibition 
and calcium channel inhibitors drugs. The rate of error 
in combination of hypertensive drugs were 9.24%. 
Additionally, those who had achieved the target blood 
pressure were 78.46%, of which its rate in B and C risk 
groups were lower than the A risk group. 

Keywords: hypertension, target blood pressure, 
drug for hypertension 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo về mô 

hình bệnh tật trong thế kỷ 21, các bệnh không lây 
nhiễm trong đó có tăng huyết áp (THA) sẽ trở thành 
nhóm bệnh chủ yếu. Năm 2000, theo ước tính của 
WHO, toàn thế giới có tới 972 triệu người bị THA và 
con số này được ước tính là khoảng 1,56 tỷ người vào 

năm 2025 [1]. Tại Việt Nam, thống kê mới nhất năm 
2007 cho thấy tỷ lệ THA ở người lớn là 27,4% [2]. THA 
nếu không được điều trị đúng và đầy đủ sẽ gây rất 
nhiều biến chứng nặng nề. Tháng 12/2011, phòng 
khám tư vấn, kiểm soát THA và bệnh lý tim mạch do 
THA-Bệnh viện đa khoa Đức Giang được thành lập. Để 
có một cách nhìn khách quan về tình hình sử dụng thuốc 
và hiệu quả điều trị của phòng khám, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu mô tả một số 
đặc điểm và tình hình sử dụng thuốc của bệnh nhân 
tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại phòng khám tư 
vấn, kiểm soát tăng huyết áp và bệnh lý Tim mạch do 
tăng huyết áp-Bệnh viện đa khoa Đức Giang năm 2012. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Thời gian và địa điểm: Nghiên cứu được thực hiện 

tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang từ tháng 1 đến tháng 
5 năm 2012. 

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân THA được điều 
trị ngoại trú tại phòng khám thỏa mãn điều kiện sau: 

Bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên được chẩn đoán THA 
theo tiêu chuẩn của JNC VI [3]. 

Bệnh nhân được khám định kỳ (1 tháng/ 1 lần) từ 3 
tháng trở lên. 

Phương pháp nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu: áp dụng thiết kế nghiên cứu 

mô tả cắt ngang. 
Cỡ mẫu và cách chọn mẫu: Tất cả bệnh nhân được 

chẩn đoán THA và đang được điều trị thuốc THA. 
Kỹ thuật thu thập thông tin: Sử dụng phương pháp 

hỏi bệnh, khám lâm sàng và sinh hóa máu để thu thập 
các thông tin theo các chỉ số nghiên cứu. Các kỹ thuật 
xét nghiệm được thực hiện khoa hóa sinh Bệnh viện đa 
khoa Đức Giang.  

Tiêu chuẩn đánh giá: phân loại mức độ THA, phân 
loại THA theo nguy cơ tim mạch, mục tiêu điều trị theo 
JNC VI [3]. Phối hợp thuốc điều trị THA theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế [4]. 
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 Xử lý số liệu: Nhập và xử lý số liệu trên phần mềm 
SPSS 16.0. Số liệu được phân tích theo tỷ lệ, giá trị 
trung bình. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Đặc điểm bệnh nhân THA. 
Tổng số 260 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, 

trong đó bệnh nhân có độ tuổi < 50 chiếm 1,54%, 
nhóm tuổi 50 – 59 chiếm 20,77%, nhóm tuổi 60 - 69 
chiếm 53,85%, nhóm tuổi > 70 chiếm 23,48%. Bệnh 
nhân nữ chiếm 65,77% và nam chiếm 34,23%. 74,62% 
bệnh nhân bị thừa cân/ béo phì, béo bụng, 44,62% 
bệnh nhân có rối loạn lipid máu 44,62% và 15% có 
§T§. 

Bảng 1. Phân bố bệnh nhân giữa các nhóm nguy 
cơ và giai đoạn THA 
Giai đoạn 
THA 

Nhóm A Nhóm B Nhóm C Tổng 
n % n % n % n % 

Tiền THA 1 0,39 1 0,39 0 0 2 0,78 
THA G§1 19 7,31 67 25,77 18 6,92 104 40,00 
THA G§2 8 3,07 95 36,54 38 14,61 141 54,22 
THA G§3 0 0 11 4,23 2 0,77 13 5,00 
Tổng 28 10,77 174 66,92 58 22.31 260 100 
Tỷ lệ bệnh nhân nhân thuộc nguy cơ nhóm A thấp 

(10,77%), hầu hết thuộc nhóm B và nhóm C, điều đó 
chứng tỏ các bệnh nhân điều trị tại phòng khám đa phần 
là bệnh nhân nặng và đã có biến chứng của bệnh. 

2. Tình hình sử dụng thuốc điều trị THA trong 
nghiên cứu. 

Bảng 2. Các thuốc điều trị THA đã dùng  
Nhóm Hoạt chất Số bệnh nhân (%) 

Chẹn beta 
Metoprolol 10 3,85 
Bisoprolol 30 11,54 
Tổng 40 15,39 

 
Lợi tiểu 

Furosemid 19 7,31 
Spironolacton 16 6,15 
Indapamid 34 13,08 

Tổng 69 26,54 

 
Chẹn kênh calci 

Nifedipin 4 1,54 
Amlodipin 206 79,23 
Tổng 210 80,77 

 
Tác dụng 

ức chế hệ RAA 

Enalapril 167 64,23 
Perindopril 69 26,54 
Imidapril 15 5,77 

Telmisartan 2 0,77 
Tổng 253 97,31 

Giãn mạch trực tiếp Nitroglycerin 45 17,31 
Trong mẫu nghiên cứu nhóm thuốc ức chế hệ RAA 

và chẹn kênh calci được sử dụng nhiều nhất với tỷ lệ là 
97,31% và 80,77%. Nhóm được sử dụng ít hơn là chẹn 
beta và giãn mạch trực tiếp với tỷ lệ 15,39% và 17,31%. 

Bảng. Sai sót về phối hợp thuốc điều trị THA 
Các phối hợp thuốc sai sót Tần suất Tỷ lệ 

Phối hợp thuốc hạ áp cùng nhóm: 
¦CMC +¦CMC: Enalapril + Perindopril 

Phối hợp thuốc không ưu tiên: 
¦CMC + chÑn beta 

¦CMC + chÑn calci + chÑn beta 
ƯCMC + lợi tiểu + chẹn beta 

 
1 
23 
4 
18 
1 

 
0,39 
8,85 
1,54 
6.92 
0,39 

Tổng 24 9,24 
Tỷ lệ sai sót trong phối hợp thuốc điều trị THA gặp 

trong mẫu nghiên cứu là 9,24% trong đó sai sót hay 

gặp nhất là phối hợp các nhóm thuốc không được ưu 
tiên. Có 1 trường hợp phối hợp 2 thuốc cùng nhóm. 

Bảng 4: Tỷ lệ đạt huyết áp mục tiêu 
Nhóm 
nguy 
cơ 

Đạt huyết áp 
mục tiêu 

Không đạt huyết 
áp mục tiêu 

Tỷ lệ đạt 
huyết áp 

mục tiêu (%) n % n % 
Nhóm A 27 10,38 1 0,38 96,43 
Nhóm B 140 53,85 34 13,08 80,46 
Nhóm C 37 14,23 21 8,08 63,79 
Tổng 204 78,46 56 21,54  
Tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu là 78,46%. 

Trong đó, nhóm A có tỷ lệ đạt cao nhất là 96,43%, 
nhóm C đạt tỷ lệ thấp nhất 63,79%. 

BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu. 
Kiểm soát HA của bệnh nhân phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố trong đó có những yếu tố nguy cơ tim mạch. 
Các yếu tố này góp phần làm gia tăng tỷ lệ biến chứng 
của THA. Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ thừa 
cân/ béo phì, béo bụng, rối loạn lipid máu và đái tháo 
đường khá cao. Kết quả trên tương tự với nghiên cứu 
của Phùng Thị Tân Hương, tỷ lệ mắc đái tháo đường là 
23,1% [5]. Tuy nhiên, tỷ lệ thừa cân/ béo phì trong 
nghiên cứu của chúng tôi cao hơn rất nhiều của Đồng 
Văn Thành 7,9 % [6]. Có thể tỷ lệ thừa cân/ béo phì gia 
tăng theo tuổi, ở thành thị cao hơn so với nông thôn [1], 
[7]. Sự khác biệt này có thể là do bệnh nhân trong 
nghiên cứu này đều cư trú tại thành phố Hà Nội và tỷ lệ 
bệnh nhân cao tuổi từ 60 – 69 chiếm khá cao 58,85%. 
Điều này giải thích vì sao bệnh nhân THA nguy cơ 
nhóm B trong nghiên cứu này chiếm tỷ lệ cao 66,92%. 
Bên cạnh đó, bệnh nhân THA nguy cơ nhóm C chiếm 
tới 22.31%, đây là đối tượng phải kiểm soát HA một 
cách chặt chẽ. Tuy nhiên nhóm bệnh nhân này kiểm 
soát HA lại rất khó khăn. Đây là một thách thức đối với 
bệnh viện. 

2. Tình hình sử dụng thuốc điều trị THA. 
Trong nghiên cứu này, bệnh nhân được điều trị 

bằng các nhóm thuốc: chẹn beta, lợi tiểu, chẹn kênh 
calci, ức chế hệ RAA, giãn mạch trực tiếp. Điều này 
phù hợp với khuyến cáo của Hội tim mạch châu Âu 
(2007) về việc lựa chọn các thuốc đầu tiên trong điều 
trị THA: chẹn beta, lợi tiểu, chẹn kênh calci, ức chế hệ 
RAA [8]. Trong đó, thuốc ức chế hệ RAA và chẹn calci 
được sử dụng nhiều nhất. Khi điều trị THA, hạ HA là 
điều kiện tiên quyết vì mức giảm nguy cơ các biến cố 
tim mạch nặng có tương quan tuyến tính với mức giảm 
HA do điều trị. Các thuốc “mới” (ức chế hệ RAA, chẹn 
calci) và thuốc “cũ” (lợi tiểu, chẹn beta) có hiệu quả 
tương đương trong việc giảm tử vong và bệnh tật tim 
mạch nói chung. Tuy nhiên trong việc ngăn ngừa một 
số biến cố tim mạch như đột quỵ hay suy tim mới mắc, 
giữa các nhóm thuốc khác nhau có sự khác biệt về 
hiệu quả [9]. Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đa số ở 
giai đoạn 2 và 3 chiếm 59,23%, nhóm này có tỷ lệ mắc 
các yếu tố nguy cơ rất cao, chính vì vậy nhóm thuốc ức 
chế hệ RAA và chẹn kênh calci được ưu tiên lựa chọn 
là hợp lý. 

Sai sót hay gặp nhất trong phối hợp thuốc điều trị 
THA gặp trong nghiên cứu là phối hợp các nhóm thuốc 
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không được ưu tiên theo khuyến cáo của JNC VII [3]. 
Trong nghiên cứu này có 1 trường hợp đã được dùng 
phối hợp 2 thuốc cùng nhóm, điều đó sẽ làm tăng cả 
tác dụng chính và tác dụng phụ. Vì vậy dược sỹ lâm 
sàng của bệnh viện cần phát huy tốt hơn trong việc tư 
vấn sử dụng thuốc cho bác sỹ. 

Về kết quả kiểm soát huyết áp, những bệnh nhân 
nhóm A có tỷ lệ đạt huyết áp mục tiêu cao nhất, tiếp đó 
là nhóm B và nhóm C. Nguyên nhân là do bệnh nhân 
nhóm B và nhóm C không chỉ có THA đơn thuần mà 
thường có kèm một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ và bệnh 
phối hợp cùng một lúc nên việc kiểm soát HA khó hơn. 
Tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu là 78,46% cao 
hơn nghiên cứu của Đồng Văn Thành 66,8%. Sự khác 
biệt có thể là do nghiên cứu này tiến hành tại 1 bệnh 
viện của thành phố nơi có nhiều điều kiện về quản lý, 
theo dõi và điều trị bệnh nhân hơn so với nghiên cứu 
trước đó được tiến hành tại nhiều đơn vị ở các tỉnh 
miền núi như Điện Biên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, 
Hòa Bình...[6].  

Kết luận 
- Tỷ lệ mắc bệnh THA tăng theo độ tuổi, cao nhất 

trong nhóm tuổi từ 60 - 69 chiếm 53,85%. Bệnh nhân 
chủ yếu đang bị THA ở giai đoạn 2 (54,22%) và nhóm 
nguy cơ B (66,92%).  

- Đa số bệnh nhân sử dụng các nhóm thuốc ức chế 
hệ RAA chiếm 97,31%, chẹn kênh calci chiếm 
80,77%. Tỷ lệ sai sót trong phối hợp thuốc điều trị THA 
là 9,24%. 

- 78,46% bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu. 
KHUYẾN NGHỊ 
Phòng khám tư vấn, kiểm soát THA và bệnh lý tim 

Mạch do THA – Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã 
chứng tỏ được hiệu quả tích cực trong việc kiểm soát 
huyết áp cho bệnh nhân điều trị ngoại trú. Bệnh viện 
cũng cần tăng cường công tác thông tin thuốc và dược 

lâm sàng, cung cấp các kiến thức liên quan đến chỉ 
định và sử dụng thuốc cho bác sỹ kê đơn nhằm nâng 
cao chất lượng điều trị. 
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Phạm Thị Chính, Nguyễn Mạnh Cường 

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ y tế 

 Nguyễn Đăng Vững  - Trường Đại học Y Hà Nội  
 

Tóm tắt 
Trong giai đoạn 2007 – 2010, tại tỉnh Yên Bái có 7 

dự án y tế do nước ngoài tài trợ, hỗ trợ hệ thống y tế, 
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, HIV/AIDS, y tế dự phòng, 
chăm sóc Mắt, với kinh phí ước tính 125 857, 4 triệu 
đồng, tương đương  ngân sách dành cho y tế tại Yên 
Bái năm 2007. 

Từ khóa: Viện trợ nước ngoài cho y tế - VTNN, hỗ 
trợ phát triển chính thức ODA, Phi chính phủ nước 
ngoài - PCPNN 

Đặt vấn đề  
Viện trợ nước ngoài (VTNN) về y tế tại địa phương 

được quản lý bởi Bộ Kế hoạch và đầu tư, Uỷ ban Công 
tác về các tổ chức PCPNN, Bộ Y tế và cơ quan y tế địa 
phương. Yên Bái là một tỉnh còn khó khăn, cùng với 

Thanh Hóa và Phú Yên được Bộ Y tế lựa chọn tiếp 
nhận dự án Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống y tế tuyến tỉnh do 
Chính phủ Đức tài trợ thông qua Cơ quan hợp tác kỹ 
thuật Đức GiZ.  Nhân dịp này, Vụ Hợp tác quốc tế thực 
hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: Tình hình viện trợ 
nước ngoài cho lĩnh vực y tế ở các tỉnh Yên Bái, Thanh 
Hóa và Phú Yên trong giai đoạn 2007 – 2010.  

Đối tượng và Phương pháp 
Đối tượng nghiên cứu: - Tài liệu về các dự án 

VTNN về y tế ở Yên Bái. – Cán bộ các cơ quan quản lý 
dự án VTNN tại Yên Bái 

Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu bàn giấy: 
Các văn bản về hợp tác quốc tế của Chính phủ; Các 
báo cáo, số liệu về viện trợ ODA và PCPNN tại các 
đơn vị thuộc Bộ Y tế; tình hình viện trợ PCPNN từ Ban 


